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Vườn Quốc gia Cát Tiên 
Tên khác: 
Nam Cát Tiên, Cát Lộc (khu dự trữ Tê giác), 
Tây Cát Tiên 
Tỉnh: 
Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước 
Diện tích: 
70.548 ha 
Toạ độ: 
11°21' - 11°48' N, 107°10' - 107°34' E 
Vùng sinh thái nông nghiệp: 
Đông Nam Bộ 
Có quyết định của Chính phủ:  
Có  
Đã thành lập Ban quản lý: 
Có  

Đã được xây dựng kế hoạch đầu tư: 
Có  
Đáp ứng các tiêu chí của VCF: 
A, B, C 
Đáp ứng các tiêu chí xã hội: 
Không  
Báo cáo đánh giá nhu cầu bảo tồn:  
Có - 2003 
Kế hoạch quản lý: 
Có - 2003 
Đánh giá công cụ theo dõi:  
Không  
Có Bản đồ vùng: 
Không  

 

 

Lịch sử hình thành 

Vườn Quốc gia Cát Tiên gồm 3 phần: Nam Cát 
Tiên thuộc Tỉnh Đồng Nai có diện tích 39.109 ha; Tây 
Cát Tiên thuộc Tỉnh Bình Phước có diện tích 4.469 ha; 
và Cát Lộc thuộc Tỉnh Lâm Đồng, có diện tích 26.970 
ha. Như vậy tổng diện tích của vườn quốc gia là 70.548 
ha (VQG Cát Tiên, 2003b).  

Quyết định đầu tiên của Chính phủ liên quan đến 
Cát Tiên là Quyết định số 360/TTg, ngày 7/7/1978, của 
Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu rừng cấm 
Nam bãi Cát Tiên, với diện tích 35.000 ha (Bộ 
NN&PTNT, 1997). Kết quả là một dự án đầu tư đã 
được soạn thảo và đề xuất phân hạng quản lý cho Cát 
Tiên là vườn quốc gia, với diện tích 38.900 ha (Cục 
Kiểm lâm 1998). Dự án đầu tư này được phê duyệt 
ngày 13/1/1992 theo Quyết định số 08/CT của Chủ tịch 
Hội đồng Bộ trưởng (Anon. 1993a). Cùng ngày 
13/1/1992, Ban quản lý VQG Cát Tiên đã được thành 
lập (Ban quản lý VQG Cát Tiên, 2000). 

Phân khu Tây Cát Tiên và Cát Lộc của vườn quốc 
gia Cát Tiên ban đầu là hai khu bảo vệ độc lập. Theo 
Quyết định số 194/CT ngày 9/8/1986, của Chủ tịch Hội 
đồng Bộ trưởng, quyết định thành lập một khu bảo tồn 
thiên nhiên tại Tây Cát Tiên với diện tích 10.000 ha 
(Bộ NN&PTNT, 1997). Trong một hội thảo do Uỷ ban 
Nhân Tỉnh Sông Bé trước đây chủ trì, ngày 11/1/1993, 
khu Tây Cát Tiên đã được xác định với diện tích 5.134 

ha (Anon. 1993a). Tuy nhiên, chưa có dự án đầu tư cho 
Tây Cát Tiên được soạn thảo (Gilmour và Nguyễn Văn 
Sản 1999). Ngày 20/5/1997, khu vực này được Chủ tịch 
UBND Tỉnh Bình Phước chuyển cho Bộ Nông nghiệp 
và PTNT quản lý (Văn bản số 751/CV-UB).  

Tiếp theo việc phát hiện lại loài Tê giác 1 sừng 
Rhinoceros sondaicus ở khu vực năm 1989 (Schaller et 
al. 1990), một dự án đầu tư thành lập khu bảo tồn Tê 
giác Cát Lộc đã được soạn thảo. Dự án đầu tư đề xuất 
xây dựng khu bảo tồn Tê giác với diện tích 30.635 ha, 
bao gồm diện tích thuộc lâm phần của Lâm trường Lộc 
Bắc và Cát Tiên trước đây quản lý (Anon. 1992). Dự án 
đầu tư này đã được Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng 
phê chuẩn theo Công văn số 686/CV, ngày 23/10/1992 
(Anon. 1993b). Tuy nhiên, khu vực này vẫn do Uỷ ban 
Nhân dân huyện Cát Tiên quản lý cho tới năm 1996, 
với một Ban quản lý khu bảo tồn thiên được thành lập. 
Khu BTTN Cát Lộc, cũng được Chủ tịch UBND Tỉnh 
Lâm Đồng thống nhất chuyển giao cho Bộ NN&PTNT 
quản lý (Văn bản số 768/CV-UB, ngày 19/5/1997).  

Quyết định số 08/CT ngày 13/1/1992, của Chủ tịch 
Hội đồng Bộ trưởng, đề nghị Bộ Lâm Nghiệp trước đây 
xây dựng một dự án đầu tư thích hợp sáp nhập Vườn 
Quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tây Cát 
Tiên và Khu Bảo tồn Tê giác Cát Lộc thành một khu 
duy nhất với phân hạng quản lý l� vườn quốc gia 
(Gilmour và Nguyễn Văn Sản 1999). Bản đầu tiên của 
dự án đầu tư đã hoàn thành tháng 6/1993, và diện tích 
đề xuất cho vườn quốc gia là 74.219 ha (Anon. 1993a). 
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Tuy nhiên dự án này chưa được Chính phủ thẩm định. 
Ngày 16/02/1998, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 
số 38/1998/QĐ-TTg chuyển giao VQG Cát Tiên thuộc 
UBND Tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước cho Bộ 
NN&PTNT quản lý.  

Năm 1997, Viện điều tra Quy hoạch Rừng và Cục 
Kiểm Lâm, Bộ NN&PTNT, với sự hỗ trợ của Quỹ Bảo 
vệ Thiên nhiên Thế Giới - WWF, đã soạn thảo bản dự 
án đầu tư sửa đổi cho Vườn Quốc gia Cát Tiên. Dự án 
đầu tư này đưa ra diện tích vườn là 73.100 ha (Anon. 
1997). Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt theo Quyết định số 1090/TTg, ngày 5/12/1998.  

Hiện ranh gới của VQG vẫn chưa được hoạch định 
rõ ràng và đang có tới 9.456 người sống bên trong 
VQG. Năm 1999, Dự án bảo tồn VQG Cát Tiên của 
WWF chương trình Việt Nam đã trợ giúp VQG đánh 
giá giá trị đa dạng sinh học và thực tế kinh tế xã hội 
trên nền của 21 mục tiêu quản lý chọn lọc tại khu vực 
với nhân tố căn bản là ranh giới của VQG (Polet & 
Ling in press). Năm 2000, Chính quyền Trung ương và 
địa phương cũng như các nhà tài trợ Quốc tế đã nhất trí 
với kế hoạch hoạch định lại ranh giới của VQG và tái 
định cư cho một số bản làng nằm tách biệt bên ngoài 
VQG. Ngày 31/03/2003, Bộ NN&PTNT đã phê chuẩn 
bản hoạch định lại, chi tiết hơn về ranh giới VQG và kế 
hoạch tái định cư theo quyết định số 893/QĐ-BNN-KL. 
Khi kế hoạch này triển khai thì các khu vực có các giá 
trị đa dạng sinh học khác cũng sẽ được quan tâm và sẽ 
không còn tình trạng dân cư sống bên trong ranh giới 
VQG. Theo kế hoạch này, VQG Cát Tiên sẽ cắt giảm 
10% diện tích để tránh phải tái định cư cho khoảng 
8.400 trong số 9.456 người đang sống trong vùng ranh 
giới. Tổng diện tích VQG sửa đổi sẽ là 70.548 ha bao 
gồm phân khu Nam Cát Tiên (39.109 ha), Tây Cát Tiên 
(4.470 ha) và phân khu Cát Lộc (26.970 ha) (VQG Cát 
Tiên, 2003a). Ngày 19/8/2003, của Thủ tướng Chính 
phủ đã quyết định điều chỉnh ranh giới VQG Cát Tiên, 
với diện tích mới là 70.548 ha (Quyết định số 
173/2003/Q§-TTg). 

Cát Tiên có trong danh lục các khu rừng đặc dụng 
Việt Nam đến năm 2010 được xây dựng bởi Cục Kiểm 
lâm - Bộ NN&PTNT với diện tích 70.548 ha (Cục 
Kiểm lâm, 2003), danh lục này hiện vẫn chưa được 
Chính phủ phê duyệt. Vườn quốc gia hiện nay có 171 
cán bộ công nhân viên, bao gồm 113 kiểm lâm viên, 
đóng ở trụ sở của vườn và 19 trạm bảo vệ rừng (VQG 
Cát Tiên, 2003b). 

Địa hình và thủy văn 

Phần Nam Cát Tiên của VQG Cát Tiên ở xã Đắc 
Lua, huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai. Phần Tây Cát 
Tiên ở xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước. 
Phần Cát Lộc ở các xã Tiên Hoàng, Gia Viễn và Phước 
Cát II, huyện Cát Tiên, và xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, 
Tỉnh Lâm Đồng. 

Địa hình của VQG Cát Tiên thay đổi lớn ở các phần 
nêu trên. Cát Lộc nằm ở phần mở rộng về phía tây của 
Tây Nguyên và có địa hình đồi núi. Mặc dù độ cao chỉ 
đạt tới 659 m, các đồi có dộ dốc lớn. Nam Cát Tiên và 
Tây Cát Tiên nằm trong vùng đất thấp phía Nam Việt 
Nam ở chân của Tây Nguyên. Địa hình của hai vùng 
này đặc trưng bởi các đồi thấp, thoai thoải, độ cao nhất 
chỉ đạt tới 372 m.  

Sông Đồng Nai là sông lớn thứ hai ở Nam Việt 
Nam chảy qua VQG, là ranh giới phía tây của khu Cát 
Lộc và là ranh giới phía đông của khu Nam Cát Tiên. 
Có rất nhiều suối bắt nguồn từ VQG chảy vào sông 
này. Vùng đất thấp phía bắc của khu Nam Cát tiên có ít 
hệ thuỷ và có diện tích đầm lầy và các hồ, khu vực này 
được cung cấp nước bởi quá trình ngập lũ theo mùa của 
sông Đồng Nai. 

Đa dạng sinh học 

VQG Cát Tiên có nhiều dạng sinh cảnh khác nhau 
bao gồm rừng thường xanh nguyên sinh và thứ sinh đất 
thấp ưu thế bởi các loài trong họ Dầu Dipterocarpaceae; 
rừng nửa rụng lá nguyên sinh và thứ sinh đất thấp ưu 
thế bởi các loài Bằng lăng Lagerstroemia spp.; đất ngập 
nước ngọt với các hồ trống trải và trảng cỏ ngập nước 
theo mùa, bao gồm các loài cỏ Saccharum spontaneum, 
S. arundinaceum và Neyraudia arundinacea; rừng 
ngập nước ưu thế là các loài Hydnocarpus 
anthelmintica xen lẫn với Ficus benjamina; và hàng 
loạt các kiểu sinh cảnh thứ sinh, bao gồm trảng cỏ và 
rừng tre nứa (FIPI, 1993). 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, VQG Cát 
Tiên phải gánh chịu các đợt rải thảm chất diệt cỏ tàn 
khốc cũng như chặt phá rừng ngay sau khi chiến tranh 
kết thúc. Tại các khu vực rừng tre nứa dầy đặc và các 
thảm cỏ, hiện tượng tái sinh tự nhiên của các loài cây 
rất khó khăn. Chỉ có khoảng 50% tổng diện tích VQG 
là rừng thường xanh, bán thường xanh và rừng hỗn 
giao. Rừng tre nứa chiếm khoảng 40% tổng diện tích 
khu vực. Phần diện tích còn lại là các sinh cảnh đất 
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ngập nước, trảng cỏ và đất nông nghiệp (Polet & Ling 
in press). 

Khu hệ thực vật VQG Cát Tiên đã ghi nhận hơn 
1.300 loài thực vật bậc cao có mạch, trong số đó có 34 
loài ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (Anon. 1996) và 
nhiều loài cây gỗ có giá trị như Gõ đỏ Afzelia 
xylocarpa, Xoay Dialium cochinchinensis, Cẩm lai 
Dalbergia oliveri và Giáng hương quả to Pterocarpus 
macrocarpus (Vũ Văn Dũng, 2000). 

Cho đến nay đã ghi nhận được 76 loài thú, 320 loài 
chim, 74 loài bò sát và 35 loài ếch nhái và 99 loài cá và 
435 loài bướm tại VQG. Ngoài ra còn có các ghi nhận 
không chính thức về sự có mặt của 32 loài thú, 19 loài 
chim, 9 loài bò sát, 4 loài ếch nhái, 31 loài cá và 4 loài 
Bướm. Trong số các loài được chính thức ghi nhận có 
16 loài thú, 15 loài chim, 8 loài bò sát đang bị đe doạ 
trên toàn cầu (Polet & Ling in press). 

Cát Tiên là một trong các khu quan trọng nhất để 
bảo tồn các loài thú lớn ở Việt Nam. Trong đó có các 

loài hiện đang có tại đây là Voi châu á Elephas 
maximus, Tê giác Java Rhinoceros sondaicus, Lợn rừng 
Sus scrofa, Nai Cervus unicolor và Bò tót Bos gaurus, 
trong đó trừ Voi và Tê giác, các loài nêu trên có mật độ 
cao hơn bất kỳ nơi nào ở Việt Nam (Ling 2000). Quần 
thể loài thú lớn quan trọng nhất của VQG Cát Tiên là 
quần thể Tê giác Java. Đây là nơi duy nhất ở Việt Nam 
và Thế giới được biết có quần thể của phân loài Tê giác 
R. s. annamiticus. Tuy nhiên, số lượng quần thể và 
vùng phân bố của loài này ở VQG đã suy giảm trong 
vòng hai thập kỷ qua, và hiện tại ước tính số lượng 
quần thể từ 7-8 con, phân bố trong phạm vi 6.500 ha 
(Polet et al. 1999). 

VQG Cát Tiên cũng có tầm quan trọng quốc gia để 
bảo tồn các loài linh trưởng, ở đây có nhiều loài linh 
trưởng liên quan đến bảo tồn bao gồm Voọc vá chân 
đen Pygathrix nigripes, Khỉ đuôi lợn Macaca leonina 
và Vượn đen má hung Hylobates gabriellae (Ling et al. 
2000). 

VQG Cát Tiên nằm trong Vùng Chim đặc hữu 
(EBA) vùng đất thấp Nam Việt Nam và có quần thể của 
3 loài trong vùng chim đặc hữu này này là: Gà so cổ 
hung Arborophila davidi, Gà tiền mặt vàng 
Polyplectron germaini và Chích chạch má xám 
Macronous kelleyi (Stattersfield et al. 1998, Polet và 
Phạm Hữu Khánh 1999a). Cát Tiên cũng là điểm quan 
trọng đối với việc bảo tồn các loài chim nước. Trong số 
các loài chim nước bị đe doạ toàn cầu đã ghi nhận ở 

khu vực là Quắm cánh xanh Pseudibis davisoni, Ngan 
cánh trắng Cairina scutulata và Già đẫy nhỏ 
Leptoptilos javanicus (Polet & Pham Huu Khanh 
1999a). VQG Cát Tiên bao gồm hai vùng chim quan 
trọng là Nam Cát Tiên và Cát Lộc (Tordoff 2002). 

Một loài bò sát bị đe doạ toàn cầu đã từng được ghi 
nhận tại VQG Cát Tiên là Cá sấu nước ngọt Crocodylus 
siamensis. Đợt khảo sát thực năm 1999 địa để tìm kiếm 
loài này đã không phát hiện bất cứ bằng chứng nào về 
sự tồn tại của Cá sấu nước ngọt ở VQG (Bembrick và 
Cannon 1999). Tuy nhiên, với sự trợ giúp của dự án 
Bảo tồn VQG Cát Tiên (WWF), 30 cá thể Cá sấu nước 
ngọt sinh sản nhân tạo đã được thả tại khu vực Bàu Sấu 
trong VQG sau khi đã có kết quả chính thức xét 
nghiệm AND cho thấy các cá thể này là các cá thể 
thuần chủng (Polet et al., 2003b). 

Các vấn đề về bảo tồn 

Tổng số có 9.456 người sống bên trong VQG Cát 
Tiên. Cộng đồng dân cư ở đây thuộc các nhóm dân tộc 
Kinh, Tày, Châu Mạ, Stiêng (Ban Quản lý VQG Cát 
Tiên, 2000). Dân số trong vùng đệm thuộc 32 xã và 8 
huyện, dựa vào số liệu thu thập từ các xã, Polet et al. 
(2003a) đã tổng kết có 188.479 người sống tại khu vực 
này trong năm 2002 (cao hơn nhiều so với con số 
140.987 năm 1992). Hầu hết các cư dân ở vùng đệm 
thuộc các nhóm lớn là các nhóm dân tộc thiểu số bản 
địa là Châu Mạ và Stiêng, nhóm dân tộc di cư từ các 
Tỉnh phía bắc Việt Nam bao gồm Tày, Nùng, Dao và 
H'mông, và người Kinh định cư tại đây từ năm 1975. 
Mỗi một nhóm dân tộc có các hình thức sử dụng đất 
khác nhau và có các ảnh hưởng khác nhau đối với tài 
nguyên rừng của VQG (Gilmour & Nguyễn Văn Sản 
1999). 

Polet và Trần Văn Mùi (2003) xác định có 13 mối 
đe doạ đối với đa dạng sinh học và hệ sinh thái tại 
VQG Cát Tiên gồm; (1) dân số sống sâu bên trong ranh 
giới VQG; (2) dân số sống bên trong ranh giới Vườn do 
tình trạng xâm lấn; (3) khai thác trái phép sản phẩm 
rừng cung cấp cho thị trường thành thị; (4) khai thác 
song mây, chặt cây phục vụ nhu cầu tiêu dùng (các loài 
cây quí, hiếm); (5) khai thác tre và cá (các loài phổ 
biến); (6) chăn thả gia súc bên trong VQG đe doạ đến 
các loài thú móng guốc và gà lôi hoang dã; (7) xâm lấn 
của các loài ngoại lai làm phá hủy các hệ sinh thái tự 
nhiên; (8) các trảng cỏ già cỗi làm tăng hiểm hoạ cháy 
rừng tự nhiên và không còn hấp dẫn các loài động vật 
ăn cỏ; (9) cháy rừng tự nhiên; (10) phát triển du lịch 
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không bền vững gây ra các mối đe doạ về ô nhiễm môi 
trường và tiếng động; (11) sự chia cắt các hệ sinh thái 
của VQG làm giảm các giá trị bảo tồn (đặc biệt là việc 
mất các loài thú lớn trong thời gian dài); (12) kinh phí 
nhà nước không có hoặc có rất ít dành cho việc duy trì 
các hoạt động qui định; (13) sự phối kết hợp giữa các tổ 
chức trong nước ở các cấp khác nhau còn yếu. 

Có 4 vấn đề chính về bảo tồn ở VQG có thể được 
xác định theo thứ tự: (1) việc chuyển đổi đất rừng thành 
đất nông nghiệp làm giảm nơi sống của các loài đang 
bị đe doạ như Tê giác, voi, hổ, gà so cổ hung. Hoạt 
động này chủ yếu do người dân đang sinh sống trong 
ranh giới của vườn, đặc biệt đối với khu vực Cát Lộc; 
(2) hiện tượng khai thác lâm sản trái phép vẫn tiếp diễn 
như gỗ, song mây, các loài thú, chim và cá trong VQG; 
(3) một số diện tích đất rừng trong phạm vi vườn đã bị 
chỉ định là nông nghiệp và nằm ngoài sự kiểm soát của 
Ban Quản lý VQG do ban quản lý chỉ được phép quản 
lý đất lâm nghiệp. Thiếu sự phối kết hợp giữa các cấp 
và các ngành ở địa phương dẫn đến việc quá chú trọng 
đến phát triển nông nghiệp mà không để ý đến công tác 
bảo tồn ở các diện tích đất nông nghiệp trong phạm vi 
vườn; và (4) cuối cùng là kế hoạch xây dựng 3 đập thủy 
điện (Đồng Nai 3, 4 và 5) ở thượng nguồn của VQG có 
thể gây ra giảm mực nước của sông Đồng Nai. Mực 
nước cao là yêu cầu quan trọng để có nước ngược dòng 
chảy của suối Đăk Lua cấp nước cho các vùng đất ngập 
nước ở phía bắc phân khu Cát Tiên. Do vậy, việc xây 
dựng các đập trên sông Đồng Nai sẽ dẫn đến thu hẹp 
Diện tích của một số vùng đất ngập nước quan trọng 
đối với các loài chim nước định cư và di cư, các loài cá 
và các loài thú móng guốc (G. Polet, 2000). Cần phải 
đặc biệt tập trung nghiên cứu và đưa ra giải pháp đối 
với các mối đe doạ tiềm tàng mà các đập nước này có 
thể gây, nhất là khi Ngành Điện lực Việt nam mới phê 
chuẩn dự án nghiên cứu khả thi xây dựng đập Đồng 
Nai 3 và 4 (VQG Cát Tiên, 2003b). 

Nhiều biện pháp bảo tồn đang được xây dựng và 
thực hiện tại VQG Cát Tiên. Chuyển đổi đất rừng thành 
đất nông nghiệp phần lớn đã được kiểm soát, sau khi có 
sự hợp nhất ba vùng bảo tồn thành VQG năm 1998, lực 
lượng kiểm lâm đã được bố trí lại và tăng cường (G. 
Polet, 2000). 

Với sự hỗ trợ của dự án WWF, Kế hoạch quản lý 
VQG Cát Tiên đã được chỉnh sửa. Giá trị đa dạng sinh 
học và thực trạng dân sinh kinh tế của 21 phân khu 
quản lý đã được đánh giá, các hoạt động quản lý có thể 
đã được đưa ra đối với từng khu vực. Ranh giới VQG 
đã được xác định lại để loại trừ các vùng đất nông 

nghiệp nằm sát ranh giới có ít giá trị về đa dạng sinh 
học. Dân cư hiện đang định cư trong vườn tại nơi có giá 
trị đa dạng sinh học cao đang được triển khai di dời, 
trong khi đó một số hộ gia đình được phép ở lại trong 
vườn nhưng phải có các cam kết đặc biệt và được cắm 
mốc ranh giới rõ ràng (VQG Cát Tiên, 2000, 2003a). 

Với sự trợ giúp của dự án Bảo tồn VQG Cát Tiên 
(WWF) VQG đang triển khai các hoạt động quản lý 
sinh cảnh tích cực. Cơ cấu quản lý bảo tồn có thể đã 
được xác định trong Kế hoạch hoạt động và quản lý 
bảo tồn (VQG Cát Tiên, 2003b). Các loài xâm lấn như 
Mimosa pigra được kiểm soát hàng năm và đang dần 
được xoá bỏ. Các loài thực vật nổi trong sinh cảnh đất 
ngập nước tại B�u Sấu cũng đang được kiểm soát. Chế 
độ đốt có kiểm soát đã được áp dụng để ngăn chặn tình 
trạng cháy tự nhiên và cung cấp các khu vực kiếm ăn 
thích hợp cho các loài động vật ăn cỏ hoang dã. Một số 
cá thể Cá sấu nước ngọt đã được thả trở lại tại tổ hợp 
các sinh cảnh đất ngập nước tại Bàu Sấu. Đây là lần 
đầu tiên tiến hành đưa loài này trở lại môi trường hoang 
dã (Polet et al. 2003b). 

Các hoạt động giáo dục bảo tồn đã được nhân rộng, 
phát triển với sự trợ giúp của cán bộ dự án WWF. Giáo 
viên tại các trường trung học cơ sở được đào tạo sử 
dụng các công cụ giáo dục bảo tồn. Hàng loạt các sản 
phẩm đã được phân phát, lưu hành như sách, truyện với 
các thông điệp bảo tồn đã đến tay từng hộ gia đình và 
trẻ em trong và xung quanh khu vực VQG. Đặc biệt là 
mối liên hệ chặt chẽ giữa VQG, đài truyền hình Việt 
Nam và các đội làm phim đã tạo ra hàng loạt các tác 
phẩm. Đài truyền hình Trung ương đã và đang là công 
cụ tuyên truyền đưa các thông điệp bảo tồn tới quảng 
đại quần chúng.  

VQG và dự án của WWF hoạt động ở vườn tích cực 
triển khai các hoạt động hợp tác trao đổi thông tin và 
phối hợp hành động với các cấp chính quyền địa 
phương. Điều này có thể đạt được thông qua trao đổi 
trực tiếp, thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận (G. 
Polet, 2000). 

Dự án của WWF, Hiệp hội thiên nhiên hoang dã và 
Cá của Hoa Kỳ, WWF-Hoa Kỳ đã cung cấp đào tạo và 
trang thiết bị cho tất cả cán bộ kiểm lâm, làm cho họ có 
thêm tự tin và hiệu quả hơn trong công tác kiểm tra bảo 
vệ rừng. Đã thành lập hai đội kiểm soát cơ động để 
giám sát hoạt động trong vùng có Tê giác. Đội cơ động 
bao gồm lực lượng bảo vệ rừng của vườn và người dân 
từ các làng bản (G. Polet, 2004). 
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Dự án của WWF cũng đang tìm các biện pháp để 
giảm sự phụ thuộc của người dân vào nguồn tài nguyên 
thiên nhiên của vườn, bằng các hoạt động phát triển 
kinh tế xã hội vùng đệm mang lại lợi ích cho bảo tồn 
(G. Polet, 2000). 

Dự án của WWF và ban quản lý vườn đang giám 
sát tiến trình phát triển đập thuỷ điện trên sông Đồng 
Nai. Trong khi đó để hiểu biết được mối liên hệ giữa 
sông Đồng Nai và hệ thống đất ngập nước ở phía bắc 
của khu Nam Cát Tiên. Những nghiên cứu đã đang tiến 
hành để đề xuất hệ thống đất ngập nước Bầu Sấu vào hệ 
thống đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế theo 
Công ước Ramsar (Wuytack 2000). 

Các giá trị khác 

Rừng của VQG Cát Tiên đóng vai trò quan trọng 
đối với bảo vệ nguồn nước của hồ chứa nước Trị An, là 
nguồn nước hết sức quan trọng đối với sinh hoạt và 
công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

VQG Cát Tiên là nơi thu hút được nhiều khách du 
lịch trong nước, chủ yếu đến thăm vườn vào những 
ngày nghỉ cuối tuần từ Thành phố Hồ Chí Minh. Vườn 
cũng đang dần trở nên quen thuộc với các du khách 
nước ngoài, kể cả những người xem chim. Vị trí của 
vườn gần với Thành phố Hồ Chí Minh và trên tuyến du 
lịch Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Lạt, cơ sở hạ tầng cho 
du lịch của vườn phát triển tốt, dễ dàng nhìn thấy các 
loài động vật so với các vùng khác ở Việt Nam là 
những nhân tố giúp cho hoạt động du lịch của vườn 
tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, việc quản lý du lịch hiện 
vẫn còn yếu nên tạo ra nhiều mối đe doạ đối với đa 
dạng sinh học của VQG. Vì vậy cần thiết phải có các 
biện pháp kiểm soát phát triển du lịch với các vấn đề 
nhạy cảm về môi trường.  

Các dự án có liên quan 

WWF và Bộ NN&PTNT đang thực hiện "Dự án Bảo 
tồn VQG Cát Tiên", với sự tài trợ của Chính phủ Hà 
Lan và Việt Nam. Dự án này tiến h�nh từ tháng 
5/1998 và sẽ tiếp tục đến tháng 6/2004. Các mục tiêu 
của dự án đã được tổng kết lại thành 4 nhóm kết quả: 

Nhóm kết quả thứ nhất: Bảo vệ hiệu quả VQG Cát 
Tiên. Tập trung trong nhóm kết quả này là các hoạt 
động liên quan đến vùng lõi của VQG bao gồm: bảo vệ 
rừng vùng lõi, hoạch định ranh giới, quản lý loài và 
sinh cảnh, nghiên cứu và giám sát cũng như tiếp tục 

liên lạc và phối kết hợp với các bên liên quan đối với 
công tác quản lý và bảo vệ VQG. Hợp phần quan trọng 
của nhóm kết quả này là việc tập hợp Kế hoạch quản lý 
và ngân sách hoạt động trong vòng 5 năm. Kế hoạch 
quản lý sẽ tổng hợp các chiến lược nhánh đã được các 
bộ phận chức năng trong VQG xây dựng. Kế hoạch 
quản lý mong muốn xây dựng chiến lược rộng hơn 
cũng như cải thiện định hướng cho các hoạt động quản 
lý trung hạn và cung cấp nền tảng quan trọng cho việc 
thảo luận, lên kế hoạch cho công tác hỗ trợ VQG trong 
tương lai. 

Nhóm kết quả thứ hai: Các tác động của con người 
được giảm tới mức bền vững. Trọng tâm của nhóm kết 
quả này là quan tâm trực tiếp tới các tác động của con 
người trong khu vực vùng lõi của VQG bao gồm cả các 
tác động của dân cư địa phương và khách du lịch. 

Nhóm kết quả thứ 3: Chiến lược ở mức độ cảnh 
quan nhằm hỗ trợ việc quản lý VQG Cát Tiên. Trọng 
tâm của nhóm dự án này là cung cấp sự hỗ trợ cho các 
hoạt động ở mức cảnh quan và trong phạm vi rộng hơn 
là Vùng sinh thái nông nghiệp Đông Nam Bộ. Sự hỗ trợ 
sẽ tập trung ưu tiên cho các hoạt động (1) có thể có tác 
động tích cực trực tiếp hoặc gián tiếp đến công tác bảo 
tồn tại VQG như bảo vệ rừng, kiểm soát buôn bán động 
vật hoang dã, điều tra đa dạng sinh học, kế hoạch quản 
lý, trao đổi học hỏi và nâng cao năng lực, hoặc (2) kinh 
nghiệm và kỹ năng hiện có của các cán bộ VQG có thể 
tạo ra những ảnh hưởng quan trọng đối với các bên liên 
quan trong vùng cảnh quan và Vùng sinh thái nông 
nghiệp. Sự hỗ trợ của nhóm kết quả này cũng sẽ tạo cơ 
hội nhằm hỗ trợ các ban quản lý rừng đặc dụng khác 
trong cùng Vùng sinh thái nông nghiệp, đặc biệt có cả 
sự xây dựng Kế hoạch quản lý cho các VQG Lò Gò- 
Xa Mát và Bù Gia Mập cũng như Khu BTTN Bì Đúp - 
Núi Bà. Hỗ trợ các ban quản lý trong nhóm kết quả này 
bao gồm cả việc hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho các 
khu rừng đặc dụng có ưu tiên cao trong cùng Vùng sinh 
thái nông nghiệp, tổ chức cho các cán bộ kiểm lâm tự 
tập huấn cho nhau, đưa ra giải pháp quản lý sinh cảnh, 
tăng cường năng lực và nhận thức của các ban quản lý 
rừng đặc dụng trong Vùng sinh thái nông nghiệp. 
Trọng tâm của nhóm kết quả này là xây dựng chiến 
lược và kế hoạch hành động ở cấp độ cảnh quan, tạo 
nền tảng để phát triển mô hình hỗ trợ trong tương lai ở 
mức độ cảnh quan. 

Nhóm kết quả thứ 4; Hỗ trợ quản lý và thể chế hiệu 
quả bao gồm việc lồng ghép ngân sách và các chương 
trình làm việc giữa Dự án bảo tồn VQG cát Tiên của 
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WWF và VQG. Trọng tâm của nhóm kết quả này là 
nhằm ; (1) tiếp tục hỗ trợ để quản lý hiệu quả việc xây 
dựng các chương trình làm việc và ngân sách của 
VQG; (2) hỗ trợ củng cố việc lồng ghép ngân sách của 
dự án và ngân sách của VQG; (3) tạo nền tảng cho việc 
kết hợp ngân sách và chương trình làm việc cho năm tài 
chính 2003; và (4) hỗ trợ và đưa ra biện pháp phản hồi 
đối với các nhận định được phát hiện qua hoạt động rà 
soát công tác quản lý văn phòng của dự án. 

Các hoạt động của dự án có thể gộp vào 4 lĩnh vực 
chính: xây dựng năng lực, nghiên cứu, phát triển cộng 
đồng và giáo dục bảo tồn. Hoạt động tăng cường năng 
lực bao gồm công tác đào tạo cán bộ VQG và của các 
huyện có liên quan, cung cấp trang thiết bị và cơ sở hạ 
tầng, bảo dưỡng đường và đường mòn tuần tra trong 
phạm vi vườn. Các hoạt động nghiên cứu bao gồm các 
nghiên cứu về hệ sinh thái và kinh tế-xã hội của vùng, 
với mục tiêu xây dựng Kế hoạch quản lý sửa đổi cho 
VQG và làm cơ sở cho các biện pháp can thiệp định 
hướng phát triển ở vùng đệm. Các hoạt động phát triển 
cộng đồng sẽ chỉ tập trung vào các hoạt động sẽ làm 
giảm áp lực lên nguồn tài nguyên đa dạng sinh học của 
vườn. Giáo dục bảo tồn ở các trường học, vùng xung 
quanh vườn và khách thăm quan tới vườn bằng cách 
giới thiệu tài liệu giáo dục, huấn luyện giáo viên và xây 
dựng trung tâm du khách (G. Polet, 2000). 

Dự án tài trợ thứ hai đang được thực hiện tại VQG 
Cát Tiên là Dự án Phát triển nông thôn và Bảo vệ rừng. 
Dự án này đang được tiến hành bởi Tỉnh Đồng Nai và 
Bộ NN&PTNT với nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng 
Thế giới và Chính phủ Hà Lan. Dự án tiến hành từ 
tháng 9/1999 và kéo dài đến năm 2004. Mục tiêu của 
dự án là giảm sự phụ thuộc của người dân vào tài 
nguyên thiên nhiên của VQG thông qua đề xướng và 
thực hiện các hoạt động phát triển cộng đồng có khả 
năng mang lại lợi ích cho công tác bảo tồn, bao gồm 
giao khoán bảo vệ và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn 
ở vùng đệm của vườn (G. Polet, 2000). 

Tổ chức Cá và động vật hoang dã Hoa Kỳ (The US 
Fish and Wildlife Service) đã tài trợ ba dự án nhỏ do 
WWF thực hiện ở VQG Cát Tiên. Dự án đầu tiên trong 
ba dự án là chiến dịch nhận thức về Tê giác Java ở Việt 
Nam. Dự án này đã thực hiện từ tháng 10/1999 đến 
tháng 8/2000, và với các tài liệu giáo dục trẻ em ở các 
trường phổ thông sống trong và xung quanh VQG; 
những người hoạch định chính sách ra quyết định ở các 
cấp trung ương, các tỉnh và các xã (G. Polet, 2000). 

Dự án thứ hai cũng do tổ chức trên tài trợ là phân 
tích gen qua mẫu phân của Tê giác Java, để đánh giá số 
lượng và thành phần quần thể. Dự án này đã thực hiện 
từ tháng 6/1999 đến tháng7/2003, hợp tác với WWF 
Indonesia và trường đại học Columbia (G. Polet, 2000). 

Dự án thứ ba, với tên gọi Hiện trạng Voi Châu � ở 
VQG Cát Tiên. Dự án đã bắt đầu thực hiện từ tháng 
10/2000 và tháng 12 năm 2001, do Trung tâm Voi 

Châu Á và Trung tâm Bảo tồn, Bangalo, ấn độ, và Viện 
Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật hợp tác triển khai. Các 
hoạt động của dự án bao gồm đào tạo cán bộ VQG về 
kỹ thuật giám sát và điều tra voi, các hoạt động giám 
sát trong năm, phân tích các số liệu về tình trạng voi 
trong VQG và các vùng xung quanh (G. Polet, 2000). 

Đánh giá nhu cầu bảo tồn 

Nhu cầu bảo tồn đã được tiến hành đánh giá tại khu 
vực năm 2003 (VQG Cát Tiên, 2003b). Trong qua trình 
đánh giá giá trị bảo tồn, 15 mối đe doạ đối với đa dạng 
sinh học tại VQG đã được nhận định bao gồm: 

• Xâm lấn và mất sinh cảnh; 

• Săn bắt; 

• Các loài xâm lấn; 

• Thả các loại động vật có nguồn gốc lạ; 

• Khai thác các sản phẩm phi gỗ; 

• Chăn thả gia súc; 

• Xói mòn các bờ sông; 

• Du lịch không kiểm soát; 

• Cháy rừng; 

• Vũ khí không được kiểm soát; 

• Phát triển tạo ra các tác động bên trong VQG; 

• ¤ nhiễm nguồn nước; 

• Lên kế hoạch xây dựng đập thủy điện; 

• Xung đột giữa con người và các loài hoang dã; 

• Khai thác mỏ. 

Kế hoạch quản lý 

Kế hoạch quản lý cũng đã được xây dựng cho VQG 
năm 2003 (VQG Cát Tiên, 2003b). Các hoạt động bảo 
tồn cần ưu tiên được tổng kết trong kế hoạch này đã 
được tập hợp theo các nhóm sau: 

1. Bảo vệ rừng; 
2. Điều tra và giám sát; 
3. Bảo vệ Tê giác và đơn vị giám sát; 
4. Quản lý sinh cảnh; 
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5. Duy trì và phục hồi, tái sinh rừng; 
6. Tái định cư; 
7. Hoạch định lại ranh giới; 
8. Giáo dục bảo tồn; 
9. Du lịch bền vững; 
10. Quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên; 
11. Đánh giá và xem xét kế hoạch của các lâm trường; 
12. Các hoạt động bảo tồn các khu vực rừng tại vùng 
đệm; 
13. Thiết kế chiến lược bảo tồn rừng cho Vùng sinh 
thái nông nghiệp Đông Nam Bộ. 

Sự phù hợp với các tiêu chí VCF 

Cát Tiên đáp ứng các tiêu chí A, B và C. Tuy nhiên, 
do đây là rừng đặc dụng do trung ương quản lý, khu 
vực chỉ có thể phù hợp để được nhận tài trợ của VCF 
khi kế hoạch đầu tư và Kế hoạch quản lý chỉ ra được 
phần lớn các nguồn tài trợ của Chính phủ hỗ trợ trực 
tiếp cho các hoạt động bảo tồn. 

Tiêu chí Sự phù hợp 
AI SA5 - Vùng phòng hộ đất thấp Đồng Nai 
AII VN052 - Cát Lộc; VN053 - Nam Cát 

Tiên 
BI Quyết định số 1090/TTg ngày 05/12/98. 
BII VQG 
BIII Chịu sự quản lý của Trung ương 
CI Ban quản lý đã thành lập 
CII  

Thể hiện các nhu cầu xã hội 

Chưa có báo cáo thể hiện nhu cầu xã hội. 
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